BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên ngày nay được thành lập năm 1961, tiền thân là khách sạn Bạch Mai rồi chuyển thành khách sạn Chuyên gia Kim Liên thuộc Cục Chuyên gia - Văn phòng Chính phủ, làm nhiệm vụ phục vụ hàng ngàn chuyên gia các nước và là cơ sở phục vụ đào tạo lớn nhất của Cục Chuyên gia.
    
Năm 1993, Khách sạn thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường làm nhiệm vụ kinh doanh khách sạn, lữ hành quốc tế, ăn uống, vui chơi giải trí, thương mại xuất nhập khẩu, đầu tư ứng dụng công nghệ ... Do có chủ trương, biện pháp về kinh doanh phục vụ và xây dựng đơn vị đúng nên chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày một nâng cao, sức cạnh tranh ngày càng lớn, mọi mặt Công ty không ngừng phát triển một cách toàn diện.  


Tháng 2/2008, Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

· Kinh doanh khách sạn, ăn uống, bán hàng lưu niệm (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); Dịch vụ vận chuyển hành khách, phiên dịch, h­íng dẫn du lịch, thông tin, văn hoá.

· Dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc, nhà ở đối với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

· Kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng, hàng điện máy, điện lạnh và các thiết bị điện tử tin học, dịch vụ thương mại, dịch vụ chuyển giao công nghệ và các thiết bị khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử tin học.

· Dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

· Lữ hành quốc tế.

· Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ôtô.

+ Tình hình hoạt động của Công ty được thể hiện trong các báo cáo của Ban Giám 
    đốc, Hội đồng quản trị.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2010:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Căn cứ đặc điểm tình hình trong năm qua, HĐQT đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để phát triển Công ty, trong đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như: Doanh thu; Lợi nhuận trước và sau thuế; Đơn giá tiền lương làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện. Với sự lãnh đạo của HĐQT, sự cố gắng của Ban điều hành, sự nỗ lực của người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng khá so với năm 2009:

· Doanh thu tăng





: 20,6%
· Lợi nhuận sau thuế tăng




: 21,2%

· Tổng tài sản tăng





: 8,4%

· Vốn chủ sở hữu tăng




: 38,3%

· Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/Doanh thu thuần là
: 27,96%

· Khả năng sinh lời của Tài sản là


: 0,42
· Khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu là

: 0,41
· Thu nhập trên 1 cổ phiếu là



: 7.463 đồng

· Nộp nghĩa vụ với ngân sách đầy đủ, kịp thời.
· Lương bình quân người lao động


: 5.249.000 đồng/tháng
· Lao động bình quân giảm




: 32 người 

· Công suất phòng đạt




: 75,5%

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, có thể nhận định: Công ty đã hoạt động đúng hướng và có hướng phát triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp lành mạnh, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2010 đã đạt và vượt kế hoạch, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

2. Về cải tạo sửa chữa và xây dựng:

Cơ sở vật chất của Công ty đã xuống cấp nhiều bao gồm cả nhà hàng, phòng nghỉ và hệ thống hạ tầng như đường nội bộ, điện, nước đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và doanh thu của Công ty. Trước tình hình này HĐQT đã có chủ trương duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất và giao cho Ban điều hành tiến hành nâng cấp, cải tạo một số hạng mục sau:

· Cải tạo nội thất nhà phòng số 5, số 4A

· Xây mới nhà để xe (cho thuê), hệ thống nước thải sinh hoạt

· Trang bị mới điều hoà hai chiều; hệ thống camera phục vụ công tác an ninh trật tự, hệ thống phần mềm quản lý doanh thu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để năm 2011 nâng tầng nhà hàng Hoa sen 1 và lập qui hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 trình Thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho việc lập dự án xây dựng khu phía Đông của Công ty.

Kết quả việc duy tu, cải tạo trong năm bước đầu có kết quả, đã nâng được công suất phòng và doanh thu của Công ty tăng lên.

3. Công tác giám sát: 

Thực hiện điều lệ Công ty, HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác, nội dung giám sát là việc thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT tập trung vào những nội dung chính sau:

· Tình hình SXKD và kết quả hoạt động kinh doanh tháng, quí, năm của Công ty cũng như từng bộ phận.

· Tình hình xây dựng và kết quả thực hiện nội qui, qui chế, các định mức kinh tế kỹ thuật.

· Công tác quản lý nhằm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, qui trinh nghiệp vụ để nâng cao chất lượng phục vụ.

· Việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê.

· Qui trình và thủ tục mua sắm hàng hoá, cải tạo sửa chữa.

· Công tác an ninh trật tự, bảo vệ, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Giám sát nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo qui chế phân cấp uỷ quyền.

Hoạt động của Ban kiểm soát, tổ kiểm tra nội bộ cũng được tăng cường hơn nhằm phát huy chức năng giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty, ngăn chặn và kịp thời phát hiện khắc phục các điểm yếu. Đảm bảo sự minh bạch trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với các qui định hiện hành của Nhà nước.

4. Các công tác khác:

· HĐQT đã hoàn thành các thủ tục để chuyển quyền đại diện sở hữu vốn Nhà nước từ Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Đây là điều kiện cần để tăng vốn điều lệ.

· Giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày theo thẩm quyền như xem xét việc cho thuê địa điểm, giá cả cải tạo sửa chữa, công tác quản lý cán bộ theo phân cấp uỷ quyền. Các biện pháp tăng doanh thu, nâng cao chất lượng phục vụ, các biện pháp tăng cường an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo an toàn cho khách đến sử dụng các dịch vụ tại khách sạn.

· Phân công các thành viên trong HĐQT chuẩn bị các báo cáo trong các phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ.

· Các thành viên HĐQT được cơ quan có thẩm quyền giao trách nhiệm là người đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ và báo cáo với các cơ quan quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng qui chế người đại diện.

5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2010:

5.1 Ưu điểm:

Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình nghiêm túc với công việc, có trách nhiệm với cổ đông. HĐQT có cố gắng trong công tác quản lý, điều hành tạo nên sự ổn định trong Công ty, giải quyết hài hoà lợi ích giữa cổ đông và người lao động. Các chỉ tiêu chủ yếu tronh KHSXKD năm 2010 đều hoàn thành và có mức tăng trưởng khá. Mức chia cổ tức năm 2010 dự kiến cao hơn năm 2009, thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn năm trước.

Kỷ cương của doanh nghiệp được đảm bảo. Nội qui, qui chế của Công ty đã phát huy tác dụng trong công tác quản lý điều hành. Năm 2010 đã không xảy ra các tệ nạn xã hội, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được duy trì tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo. Nội bộ HĐQT tương đối thống nhất, gặp những vấn đề phức tạp cùng nhau họp bàn tìm biện pháp tháo gỡ. Thương hiệu và hình ảnh Công ty được giữ vững.

5.2 Nhược điểm:

· Công tác cán bộ, đặc biệt các nhân sự cấp cao trong diện quản lý của HĐQT còn làm chậm, tính đồng thuận chưa cao.
· HĐQT khá thận trọng trong việc xem xét chủ trương đầu tư, hiệu quả kinh tế trong việc đầu tư xây dựng khách sạn lớn hiện đại vì vậy việc chuẩn bị các thủ tục để lập dự án đầu tư xây dựng khu phía Đông còn chậm.
· HĐQT thiếu kiên quyết trong việc xử lý những hạn chế của Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, biện pháp tăng doanh thu, mở rộng các dịch vụ mới; công tác cải tạo sửa chữa nhỏ còn chậm và lúng túng về thủ tục, các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính chưa đảm bảo thời gian qui định, việc hoàn thiện các thủ tục để xếp loại khách sạn còn chậm.
B.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY:

Duy trì và mở rộng các sản phẩm dịch vụ, khai thác triệt để cơ sở vật chất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Đầu tư xây dựng và cải tạo lại Khách sạn Kim Liên với qui mô lớn, hiện đại. 

Khu phía Đông sẽ xây dựng mới một số toà nhà cao tầng (khoảng 20 tầng và 2 tầng hầm để xe) đảm bảo yêu cầu đáp ứng các công năng sử dụng:

· Trung tâm thương mại
· Khu vui chơi giải trí
· Khu chăm sóc sức khoẻ
· Khu nhà hàng
· Khu khách sạn
· Khu văn phòng cho thuê ...

Khu phía Tây đầu tư cải tạo, nâng cấp các khối nhà phòng, nhà hàng hiện có, đảm bảo đồng bộ đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Sau khi cải tạo, xây dựng sẽ nâng tổng số phòng lưu trú từ 438 phòng như hiện nay lên 1.000 – 1.200 phòng và 20 – 25 hội trường nhà hàng và hàng chục căn hộ với qui mô khác nhau đáp ứng được nhu cầu sử dụng thuê địa điểm để tổ chức hội nghị, hội thảo, cho thuê căn hộ, tiệc cưới, sinh nhật.


Nguồn nhân lực: tuyển mới và đào tạo lại số CBCNV hiện có của Công ty.
C. Ph­¬ngHƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM  2011:

1. Mục tiêu:

· Tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển Công ty, giữ vững và phát huy thương hiệu Kim Liên.

· Đảm bảo lợi ích chính đáng của các cổ đông, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

· Quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn đúng mục đích có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu:

· Doanh thu: 149 tỷ





· Lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ
· Lợi nhuận sau thuế: 38,25 tỷ

· Mức chia cổ tức: 40%trên vốn điều lệ

· Tiền lương: Đơn giá tiền lương tính theo doanh thu, tổng quỹ tiền lương bằng 22,3% Tổng doanh thu của Công ty (bao gồm cả quỹ lương của Tổng Giám Đốc).
· Thưởng CBCNV 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
2.2 Hoàn thành xong qui hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng khu phía Đông. Tiếp tục duy tu, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chật kỹ thuật khu phía Tây giữ vững tiêu chuẩn khách sạn 3 sao.
2.3 Mở rộng thêm các loại hình kinh doanh dịch vụ, trong đó có bộ phận Lữ hành.
2.4 Chấp hành đầy đủ qui định của pháp luật đối với doanh nghiệp đặc biệt là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
2.5 Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, Ban điều hành, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong Công ty.
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:
A. kết quả  sản xuất kinh doanh:
1. Lượng khách và công suất phục vụ

So với cùng kỳ năm 2009 lượt khách ở tăng không nhiều (khoảng 6.593 lượt). Số ngày khách sử dụng tăng 17.171 ngày. Khách quốc tế giảm cả về số lượt khách và ngày sử dụng.

Từ đầu năm 2010, Khách sạn đã tập trung đầu tư vào công tác thị trường, tổ chức một số hoạt động tiếp xúc với khách hàng tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, thu hút các hội nghị của các ngành, cơ quan để khai thác tối đa nguồn khách hàng truyền thống của Công ty trong nhiều năm qua.
Lượng khách ăn so với năm 2009 tăng 25.270 lượt, chủ yếu là khách tiệc cưới (gần 40.000 luợt) và hội nghị (trên 47.000 lượt). Tuy nhiên lượng khách ăn lẻ giảm nhiều so với năm trước (gần 62.000 lượt).
2. Doanh thu và cơ cấu doanh thu:
a. Kết quả:






Đơn vị tính : Triệu đồng
	Số
	
	T.hiÖn
	Kết quả 2010
	So sánh (%)
	Tỷ

	TT
	Chỉ tiêu
	năm 2009
	KH
	TH
	TH/KH
	2010/2009
	trọng

	I
	Tổng doanh thu
	122,016.8
	130,000
	147.140.4
	113.2
	120.6
	100.0

	1
	Khách sạn
	51,756.7
	55,000
	57,633.3
	104.8
	111.4
	39.2

	2
	Nhà hàng
	49,800.5
	55,000
	61,772.9
	112.3
	124.0
	42.0

	3
	Dịch vụ cho thuê
	11,844.0
	12,000
	13,248.0
	110.4
	111.9
	9.0

	4
	Hoạt động tài chính
	4,783.5
	4,545
	9,657.2
	212.5
	201.9
	6.6

	5
	Khác
	3,832.1
	3,455
	4,828.1
	139.7
	126.0
	3.3

	
	+ Giặt là (ngoài)
	735.9
	800
	871.6
	109.0
	118.4
	

	
	+ Bể bơi
	390.3
	430
	455.1
	105.8
	116.6
	

	
	+ Tenis
	249.1
	330
	105.6
	32.0
	42.4
	

	
	+ Trông xe ô tô
	1,578.1
	1,850
	2,089.9
	113.0
	132.4
	

	
	+ §tho¹i,photo,fax..
	66.4
	45
	37.2
	82.7
	56.0
	

	
	+Khác (v.chuyÓn, bán t.lý, minibar...)
	812.3
	0
	1,268.7
	
	156.2
	


b. Đánh giá:

Kết quả thực hiện doanh thu vượt 17 tỷ (13.2%) so với kế hoạch và tăng 25 tỷ (20.6%) so với năm 2009. Hai sản phẩm chính là ở và ăn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, cụ thể:

· Khách sạn vượt 2,6 tỷ (4.8%) so với kế hoạch và tăng gần 6 tỷ (11.4%) so với năm 2009

· Nhà hàng vượt 6.7 tỷ (12.3%) so với kế hoạch và tăng 11 tỷ (24.9%) so với năm 2009

· Các sản phẩm, dịch vụ khác đều vượt kế hoạch và tăng so với năm 2009. 

· Nguyên nhân: 

· Về ở: Năm 2010 là năm chẵn, có nhiều sự kiện lớn, tạo cơ hội để khách nước ngoài, khách trong nước về thăm Thủ đô. 

-  Về ăn: Tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu của nhà hàng chủ yếu là doanh thu từ tiệc cưới (60%), khách hội nghị (18,6%), khách lẻ (14,8%), còn lại là doanh thu từ cho thuê hội trường, phục vụ khách quốc tế... Do đặc thù ấy doanh thu nhà hàng phụ thuộc rất lớn vào thời vụ, chủ yếu tập trung vào những tháng đầu năm và cuối năm. Lượng khách hàng ăn lẻ giảm rõ rệt so với năm 2009. 

- Các sản phẩm, dịch vụ khác:

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính, cho thuê văn phòng, trông giữ xe…  đều tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2009.
3.    Các chỉ tiêu khác

3.1 Chi phí:
· Tổng chi phí năm 2010 là 95,841 triệu đồng, chiếm 65.1% tổng doanh thu cả năm.

3.2 Lợi nhuận:

· Tổng mức lợi nhuận trước thuế đạt  51.298 triệu đồng

· Tổng mức lợi nhuận sau thuế đạt  38,419 triệu đồng

So với kế hoạch cả năm, lợi nhuận trước và sau thuế tăng 19.3% so với kế hoạch và tăng 21.3% so với năm 2009

3.3 Nộp ngân sách

Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước cả năm là 28.357 triệu đồng.

4.4 Thu nhập người lao động

· Bình quân thu nhập công nhân viên đạt trên 5.2 triệuđồng/người/tháng.
B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011:
1. Đặc điểm tình hình

Nếu như năm 2010, Công ty có nhiều thuận lợi trong kinh doanh, năm 2011 những thách thức khó khăn cả chủ quan và khách quan là rất lớn:

Ngay từ những tháng đầu năm, giá cả nguyên vật liệu (đầu vào), giá điện, nước tăng mạnh. Công suất sử dụng buồng  được đánh giá là cao so với mặt bằng chung của Hà Nội (75,4%), nhưng những khó khăn chung nền kinh tế cả nước và Hà Nội có tác động rất lớn đến lượt khách và ngày khách của khách sạn. Việc phấn đấu đạt công suất buồng  của năm 2011 tương đương với năm năm 2010 rất khó khăn. Việc tổ chức hội thảo, hội nghị ... của các bộ, ngành trên địa bàn Hà nội bị hạn chế tới mức thấp nhất. Người tiêu dùng đối với các dịch vụ của Công ty (ăn, nghỉ...) ngày càng giảm mạnh. Cạnh tranh trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn trở nên gay gắt hơn bao giờ hết trong khi cơ sở vật chất của Công ty xuống cấp hàng loạt do xây dựng từ lâu, việc cải tạo sửa chữa không theo kịp nhu cầu thị trường, trái lại các cơ sở tư nhân trong lĩnh vực này được xây mới hàng loạt và trang bị đồng bộ với thiết bị mới cả về công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ.

Ban điều hành đã chủ động tìm kiếm nguồn khách, khai thác các thị trường và khách hàng tiềm năng, điều chỉnh giá cả cho phù hợp nhưng những thách thức hiện hữu là quá lớn. Thu nhập bình quân của người lao động dù đã được cải thiện nhưng vẫn không theo kịp với tình trạng “bão giá” như hiện nay nên đời sống của cán bộ công nhân viên gặp rất nhiều khó khăn.
2. Mục tiêu phương hướng SXKD năm 2011:

- Tiếp tục giữ vững thư​ơng hiệu Kim Liên với biểu t​ượng Hoa Sen vàng. Cải tạo, nâng cấp từng phần song song với việc nâng cao chất l​ượng dịch vụ chính như​ ăn, ở nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, giữ vững doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Các mảng dịch vụ chính là ăn và nghỉ giữ vững mức doanh thu đã đạt được trong năm 2010.

Đối với kinh doanh khách sạn: 

+ Làm tốt công tác thị trường, khai thác triệt để nguồn khách hàng truyền thống từ các hội nghị ngành, địa phương. 

+ Tăng cường quảng bá sản phẩm (trên website, tờ rơi, trên các báo, tạp chí...), triển khai tốt các chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp để tăng thị phần khách từ các tour du lịch. 

+ Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để chuyển dần một số nhà sang phục vụ thị trường khách có khả năng thanh toán cao.

Đối với việc kinh doanh nhà hàng:

+ Giữ vững uy tín thương hiệu về chất lượng phục vụ khách hàng các đám cưới, tiệc mừng... để  giữ và tăng thị phần khách sử dụng các dịch vụ này.

+  Mở rộng khai thác các loại hình kinh doanh mới : mô hình phục vụ khách tại phòng, phục vụ khách bơi, tenis, bán hàng giải khát... và các khách ăn lẻ, ăn đoàn từ ngoài vào.
- Chú trọng công tác đầu tư, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất (nâng cấp hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống máy sấy cho giặt là, khai thác các nguồn nước...), nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm các chi phí, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách.

- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên, cử đi tham quan, học tập trong và ngoài nước. Động viên, khuyến khích người lao động bằng các hình thức khen thưởng, kỷ luật. Tạo bầu không khí hăng say lao động tạo ra sản phẩm tốt, mang lại hiệu quả cao.

- Tăng cư​ờng các công tác quản lý doanh thu, công nợ đối với tất cả các dịch vụ...

- Có các giải pháp tích cực (định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức chi phí lao động, phân công và sử dụng lao động hợp lý...); thực hành tiết kiệm triệt để làm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

- Tiếp tục củng cố, sắp xếp công tác tổ chức và nhân sự. Hoàn thiện định biên số lao động hiện có trong Công ty, đảm  bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức : Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ. Phát động các phong trào thi đua trong đội ngũ người lao động, tạo không khí sôi nổi, nhiệt tình trong lao động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.  

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
MẪU B 01 – DN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
[image: image1.emf]TÀI SẢN

Mã 

số TM

31/12/2010

VND

01/01/2010

VND

A -TÀI SẢN NGẮN HẠN 100    103.239.899.077    89.690.404.472 

(100 = 110+120+130+140+150)

I- Tiền và các khoản tương đương tiền 110      91.682.634.716    78.007.888.166 

1. Tiền 111

          3.182.634.716         3.007.888.166 

2. Các khoản tương đương tiền 112

        88.500.000.000       75.000.000.000 

II-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                            -                            -   

III-Các khoản phải thu ngắn hạn 130        5.835.482.422      7.440.040.580 

1. Phải thu khách hàng 131

          4.051.870.761         5.201.614.296 

2. Trả trước cho người bán 132

          1.016.599.086            744.446.384 

5 Các khoản phải thu khác 135

             767.012.575         1.493.979.900 

IV-Hàng tồn kho 140        1.031.258.214      1.061.041.687 

1. Hàng tồn kho 141

          1.031.258.214         1.061.041.687 

V- Tài sản ngắn hạn khác 150        4.690.523.725      3.181.434.039 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151

          4.644.073.225         3.134.349.890 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154

                           -               27.633.649 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158

              46.450.500             19.450.500 

B -TÀI SẢN DÀI HẠN 200      23.155.652.728    26.943.358.781 

(200 = 210+220+240+250+260)

I Các khoản phải thu dài hạn 210                            -                            -   

II Tài sản cố định 220      23.082.354.120    26.430.268.517 

1. Tài sản cố định hữu hình 221

        23.082.354.120       26.430.268.517 

-Nguyên giá 222

   106.876.115.608  104.919.301.560 

-Giá trị hao mòn lũy kế 223

   (83.793.761.488)  (78.489.033.043)

III. Bất động sản đầu tư 240                            -                            -   

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250                            -                            -   

V. Tài sản dài hạn khác 260             73.298.608         513.090.264 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261               73.298.608            513.090.264 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270

   126.395.551.805  116.633.763.253 


MẪU B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

[image: image2.emf]NGUỒN VỐN

Mã 

số TM

31/12/2010

VND

01/01/2010

VND

A- NỢ PHẢI TRẢ 300      18.159.352.604    82.110.626.082 

(300 = 310+330)

I- Nợ ngắn hạn 310      15.919.309.492    36.504.011.655 

2. Phải trả người bán 312

                           -           1.617.772.966 

3. Người mua trả tiền trước 313

                           -           2.108.622.368 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314

          6.822.874.441       10.315.521.527 

5. Phải trả người lao động 315

          7.013.138.830         6.379.405.422 

6. Chi phí phải trả 316

             678.974.924            825.254.701 

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319

             838.821.505       15.257.434.671 

11.Quỹ khen thưởng phúc lợi 323

             565.499.792                           -   

II-Nợ dài hạn 330        2.240.043.112    45.606.614.427 

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332

                           -           1.482.395.060 

3. Phải trả dài hạn khác 333

          1.670.846.160                           -   

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336

             121.922.134                           -   

7.  Dự phòng phải trả dài hạn 337

                           -         44.000.000.000 

8. Doanh thu chưa thực hiện 338

             447.274.818            124.219.367 

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400    108.236.199.201    34.523.137.171 

(400 = 410+430)

I- Vốn chủ sở hữu 410    108.236.199.201    34.523.137.171 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411

        58.959.970.000                           -   

5. Chênh lệch đánh giá tài sản 415

                           -                            -   

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

                   664.509         1.936.273.865 

7. Quỹ đầu tư phát triển 417

          8.298.175.365            484.068.466 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418

          1.120.258.616                           -   

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

             954.285.230       31.809.507.502 

10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420

        38.902.845.481                           -   

11.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421

                           -              293.287.338 

II-Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                            -                            -   

440

   126.395.551.805  116.633.763.253 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(440 = 300+400)


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

[image: image3.emf]Chỉ tiêu

TM

31/12/2010

USD

01/01/2010

USD

5. Ngoại tệ các loại

656,63                    668,60 


MẪU B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

[image: image4.emf] CHỈ TIÊU 

Mã 

số

TM

Năm 2010

VND

Năm 2009

VND

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01    137.417.232.455     117.175.740.521 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                         -                            -   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ (10 = 01-02)

10

   137.417.232.455     117.175.740.521 

4. Giá vốn hàng bán 11      84.600.791.372       69.868.303.472 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (20 = 10-11)

20

  52.816.441.083    47.307.437.049 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21       9.657.059.250        4.783.468.899 

7. Chi phí tài chính 22              7.904.248               6.239.046 

Trong đó: Chi phí lãi vay 23                        -              6.239.046 

8. Chi phí bán hàng 24       1.151.489.168           690.115.905 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25      10.020.720.108        9.155.116.487 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30   51.293.386.809    42.239.434.510 

{30 = 20+(21-22)-(24+25)}

11. Thu nhập khác 31            65.858.336             57.638.731 

12. Chi phí khác 32            60.818.000               2.350.000 

13.Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40            5.040.336           55.288.731 

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                    

(50 = 30+40)

50

  51.298.427.145    42.294.723.241 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51      12.878.811.286       10.611.103.579 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52                         -                            -   

17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60 = 50-51-52)

60

  38.419.615.859    31.683.619.662 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70                    6.516                     7.201 


MẪU B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

[image: image5.emf]      CHỈ TIÊU

Mã 

số

TM

Năm 2010

VND

Năm 2009

VND

1 2 3 4 5 

I.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1.Lợi nhuận trước thuế 01   51.298.427.145   42.294.723.241 

2.Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao tài sản cố định 02       5.304.728.445       6.767.980.833 

- Các khoản dự phòng 03          121.922.134                         -   

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

04               (664.509)              (658.924)

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05                         -        (4.773.960.456)

3.

Lợinhuậntừhoạtđộngkinhdoanhtrước

thay đổi vốn  lưu động

08   56.724.413.215   44.288.084.694 

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09            95.468.472      (1.817.495.199)

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10            29.783.473        (102.548.084)

-Tăng,giảmcáckhoảnphảitrả(khôngkểlãi

vayphảitrả,thuếthunhậpdoanhnghiệpphải

nộp) 

11    (20.961.750.855)     11.370.052.967 

- Tăng, giảm chi phí trả trước  12          439.791.656            42.523.739 

- Tiền lãi vay đã trả 13                         -          (114.509.000)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14                         -        (6.857.938.698)

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15         (323.055.451)       1.243.583.181 

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16    (35.333.724.421)   (25.135.184.729)

Lưuchuyểntiềnthuầntừhoạtđộngkinh

doanh

20        670.926.089   22.916.568.871 

II.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.

Tiềnchiđểmuasắm,xâydựngTSCĐvàcáctài

sản dài hạn khác

21      (1.956.814.048)       (503.764.268)

7.

Tiềnthulãichovay,cổtứcvàlợinhuậnđược

chia

27                         -         4.008.745.160 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30   (1.956.814.048)    3.504.980.892 

III.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.

Tiềnthutừpháthànhcổphiếu,nhậnvốngópcủa

chủ sở hữu

31      14.959.970.000                         -   

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34                         -          (834.125.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40   14.959.970.000      (834.125.000)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =

20+30+40)

50   13.674.082.041   25.587.424.763 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60   78.007.888.166   52.419.790.183 

Ảnhhưởngcủathayđổitỷgiáhốiđoáiquyđổi

ngoại tệ

61                664.509                673.220 

Tiềnvàtươngđươngtiềncuốikỳ(70=

50+60+61)

70

  34 

  91.682.634.716   78.007.888.166 


Số:                   /2010/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Kính gửi:
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 
Các Cổ đông  

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính chủ yếu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 05 đến trang 19 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này căn cứ vào kết quả của cuộc kiểm toán. 

Cơ sở ý kiến:
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên:
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

	Nguyễn Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc 
	
	
	Phan Thanh Nam

Kiểm toán viên
	

	Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0779/KTV
	
	Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1009/KTV

	Thay mặt và đại diện 
CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM - CPA VIETNAM

Thành viên đại diện Hãng Kiểm toán Moore Stephens International Limited
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011


V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

Công ty được tổ chức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp, cơ cấu gồm có:
 
+ Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực và có quyết định cao nhất.

+ Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông quyết định. HĐQT gồm 5 thành viên. Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của ĐHCĐ thông qua việc hoạch đinh chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiêm kỳ 5 năm do ĐHCĐ bầu ra.

+ Ban tổng giám đốc: là cơ quan điều hành Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty là 509 người, lương bình quân CNV là 5.249.000đ.
2. Thông tin cổ đông:
- Hội đồng quản trị: HĐQT gồm 05 thành viên trong đó

     Ông Tạ Xuân Lai  
- CT HĐQT Công ty CPDL Kim Liên
     Ông Đoàn Văn An 
-  Phó chủ tịch
     Ông Phạm Văn Chiến 
- Thành viên 

     Ông Nguyễn Chung Trạch - Thành viên 

     Bà Trần Anh Thư 
- Thành viên

Trong 5 thành viên HĐQT có 3 thành viên Công ty, 2 thành viên ngoài công ty.
- Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên:
Bà Nguyễn Thị Sửa 

- Trưởng ban

Bà Phạm Thị Thái 

- Thành viên

Bà Nguyễn Phương Thuỷ 
- Thành viên

Trong đó 2 thành viên của Công ty, 1 thành viên ngoài công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần:
	TT
	Tên cổ đông
	Cổ phần
	Tỷ lệ

	1
	Tổng CTy Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
	3.091.045
	52,43%



	2
	NHTM CP dầu khí toàn cầu
	1.274.688
	21,62%

	3
	Công ty Tài chính Bưu điện
	394.496
	6,69%

	4
	Công ty CPĐT tài chính BIDV
	390.476
	6,62%

	5
	Công ty cổ phần kiến trúc &xây dựng Phúc Khánh
	241.200
	4,09%

	6
	Các cổ đông nhỏ lẻ khác
	504.092
	8,55%


CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                    Tạ xuân Lai

